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* Each problem that I solved became a rule, which served afterwards to solve other problems.
Rene Descartes

 * In mathematics the art of proposing a question must be held of higher value than solving it.
Georg Cantor


Sử dụng ánh xạ trong giải các bài toán tổ hợp
Trong phần này tôi sẽ trao đổi với các bạn thêm về phương pháp sử  dụng ánh xạ để giải các bài toán tổ hợp. Đây là một phương pháp không mới nhưng rất thú vị. Nó có thể đưa ra những lời giải khá bất ngờ cho những bài toán  tổ hợp khó. Tôi sẽ cố gắng trình bày thật ngắn gọn và dễ hiểu. Vì vậy ,  tôi có một đề nghị nhỏ, đó là việc chứng minh các ánh xạ được sử dụng là đơn ánh hay toàn ánh , song ánh  sẽ do bạn đọc tự chứng minh. Những ánh xạ đòi hỏi xử lí phức tạp  tôi sẽ trình bày cặn kẽ, dễ hiểu nhất có thể.
Trần Xuân Thắng
I - Nguyên lí đơn ánh, song ánh, toàn ánh


Với A, B là các tập hợp hữu hạn. Xét f  là một ánh xạ đi từ A vào B
· Nếu f  là đơn ánh thì |A| ≤ |B|
· Nếu f  là toàn ánh thì |A| ≥ |B|
· Nếu f  là song ánh thì |A| =|B|
II - Các bài tập áp dụng
Chúng ta sẽ bắt đầu từ những bài toán cơ bản:

1. Cho tập A={1,2,…2n}. Một tập con B của A gọi là tập cân nếu trong tập đó số các số chẵn bằng số các số lẻ. Tập rỗng cũng là một tập cân . Hỏi A chứa bao nhiêu tập cân. ( Tài liệu Chuyên toán- Đại số và giải tích 11 )
Giải Ta thấy đây là một bài toán chứng minh lực lượng của hai tập hợp bằng nhau. Một cách tự nhiên ta nghĩ tới việc thiết lập một song ánh giữa họ các tập cân của A với các tập con có n phần tử của A. Điều đó gợi ý ta đến hướng giải của bài toán. 
Gọi M là họ tất cả các tập cân của A, N là họ các tập con của A có n phần tử.

Xét X={2,4,…2n} là tập các số chẵn của A
       Y={1,2,..2n-1} là tập các số lẻ của A

Gọi B là một phần tử thuộc M thì B là một tập cân. Gọi B1 và B2 thứ tự là tập các số     chẵn và số lẻ của B. Theo định nghĩa tập cân ta có | B1|=|B2| . Xét một ánh xạ f  từ M vào N như sau : f(B)=B1 ( ( Y \ B2 )    
Do B1 và Y \ B2 là hai  tập rời nhau nên ta có |f(B)|=|B1|+|Y\B2|=|B1|+|Y|-|B2|=|Y|=n

Vậy f(B)( N
Công việc còn lại của ta chỉ là chứng minh  f  là song ánh.

+ f là đơn ánh : Giả sử tồn tại B , C 

 M mà f(B)=f(C). Suy ra 

B1 ( ( Y \ B2 ) = C1 ( ( Y \ C2 )
Mặt khác do B1 , C1 là tập các số chẵn còn ( Y \ B2 ) , ( Y \ C2 ) là tập các số lẻ nên 
B1=C1 và   ( Y \ B2 ) = ( Y \ C2 ) → B1=C1 và B2=C2 

Suy ra B=C. 
Vậy f là đơn ánh 

+ f là toàn ánh : Với D 

 N là một tập con của A có N phần tử, ta kí hiệu M1, M2 là tập các số chẵn và các số lẻ của M. Khi đó đặt B1=M1, B2=Y\M2 và B=B1 (B2
Ta có |B1|=|M1| và |B2|=|Y|-|M2|=n-|M2|=|M|-|M2|=|M1|  suy ra |B1|=|B2| 

Do đó B là một tập cân. Vậy f cũng là toàn ánh
Từ đây ta có thể kết luận được rằng f là song ánh

Vì có một song ánh giữa M và N nên |M|=|N|.  Mặt khác ta lại có |N|= Cn2n
Vậy A có Cn2n tập cân.
2.  Cho k, n là các số nguyên dương. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình :    x1 + x2 + … + xk = n (*) ( Bài toán chia kẹo của EULER )
Đây có lẽ là bài toán “ xưa như trái đất” của toán tổ hợp.  Có thể kể ra một vài phương pháp giải quyết đối với bài toán này như  ®ệ quy, hàm sinh,…Nh­ng ở đây chúng ta sÔ tiếp cận nó theo một góc nhìn khác : Song ánh. Một cách tự nhiên ta nghĩ đến việc thiết lập một ánh xạ từ tập {x1 , x2 , … , xk }. Và để thuận tiện ta sẽ cho ánh xạ này chạy vào một dãy nhị phân , đưa bài toán trở về đếm tổ hợp thông thường.
Giải Gọi A là họ các bộ {x1 , x2 , …  xk }thoả mãn, B là họ các dãy nhị phân có độ dài n+k-1 gồm k-1 bit 0

Xét ánh xạ f  cho bởi quy tắc : Với mỗi bộ {x1 , x2 , …  xk } ta thực hiện viết liên tiếp từ trái qua phải x1 bit 1, rồi đến 1 bit 0, rồi lại đến x2 bit 1, cứ như thế đến hết xn. Như vậy ứng với mỗi bộ{x1 , x2 , …  xk } ta xây dựng được một dãy nhị phân có độ dài n+k-1 gồm k-1 bit 0 và n bit 1. Dễ dàng chứng minh được f  là một song ánh.

Vậy số nghiệm của phương trình (*) sẽ tương ứng với số dãy nhị phân nhị phân có độ dài n+k-1 gồm k-1 bit 0 và n bit 1. Mặt khác mỗi dãy nhị phân tương ứng với một cách chọn k-1 vị trí cho bit 0 nên số dãy nhị phân thoả mãn là Ck-1n+k-1
Rất ngắn gọn và dễ hiểu !
3. Cho X={1,2,...n} . A là một tập con của X. A gọi là tập béo nều mọi phần tử của A đều không nhỏ hơn số phần tử của nó. Tập rỗng cũng là một tập béo. Khi đó đặt an là họ các tập con béo của X  sao cho một tập béo bất kì không chứa hai số liên tiếp, bn  là họ các tập con của X  mà hai phần tử bất kì hơn kém nhau ít nhất 3 đơn vị. Chứng minh an=bn
Giải  

Cách 1  Ta đi tính lần lượt  an, bn
*) Tính an 

Gọi M là họ các tập béo có k phần tử thoả mãn đề bài. . Gọi N là họ các tập con có k phần tử của {k, k+1, … n-k+1} 

 Xét f : M → N cho bởi quy tắc : Giả sử M = { m1, m2,….mk} 

 M. Do đó n ≥ mi ≥ k với i = eq \x\to(\a(,))
 . Không giảm tổng quát giả sử  mi < mj với i < j.
Đặt m1=n1 ;  m2 - 1 = n2 ; m3 -2=n3 ; … mk-k+1=nk

Do M không chứa hai số liên tiếp nên m1 < m2 -1 < …< mk-k+1
Suy ra k ≤ n1< n2 <… < nk ≤ n-k+1 . Ta định nghĩa f(M)=N  = { n1, n2,….nk} Khi đó N 

 N
Ta dễ dàng chứng minh được f  là song ánh. Mặt khác |N| chính là cách chọn k phần tử từ tập {k,k+1,…n-k+1} và bằng Ckn-2k+2
Vậy an= ∑ Ckn-2k+2  trong đó k chạy từ 0 đến n ( quy ước Cik=0 nếu i ≥ k hoặc k<0)

*) Tính bn
ý tưởng của chúng ta cũng là thiết lập một song ánh đi từ  họ các tập con của X  mà hai phần tử bất kì hơn kém nhau ít nhất 3 đơn vị sang một tập khác dễ đếm hơn. Lúc này dựa vào ý tưởng đã hình thành ở chỗ tính an ta cũng mạnh dạn thiết lập một song ánh tương tự.

Gọi C là họ các tập con có q phần tử của X  mà hai phần tử bất kì hơn kém nhau ít nhất 3 đơn vị. D là họ các tập con có q phần tử của tập {1,2,… n-2q+2}. 
Ta thiết lập một ánh xạ f : C → D như sau : Giả sử C = {c 1, c2,….cq} 

 C. ta có    thể giả thiết c1 < c2 < … < cq . Đặt di=ci-2i+2 với i = eq \x\to(\a(,))
. Vì ci+1-ci ≥ 3 nên di+1-di ≥ 1
Do đó 1 ≤ d1 < d2 <… < dq ≤ n - 2q + 2.
Ta định nghĩa f (C)=D = {d1 , d2 ,… dq}suy ra D 

 D. Ta cũng dễ dàng chứng minh được f  là song ánh. 

Mặt khác |D| chính là cách chọn q phần tử từ tập {1, 2,…n-2q+2} và bằng Cqn-2q+2
Khi cho q chạy từ 1 đến n ta có  bn=∑|C|=∑|D|=∑Cqn-2q+2 với q={1,2,…n}

( ta cũng quy ước như trên )

Đến đây ta dễ dàng suy ra được an=bn. Vậy ta có dpcm

Rõ ràng hai ánh xạ sử dụng trong tính an và b​n có vẻ khá giống nhau : sự xuất hiện mờ ám của  Ckn-2k+2  . Điều này gợi cho ta liên tưởng tới một song ánh trực tiếp giữa an và b​n . Đây chính là cơ sở hình thành cách giải thứ hai của bài toán. 
Cách 2 Gọi A là họ các tập béo có k phần tử thoả mãn đề bài, B là họ các tập con của X có tính chất hai phần tử bất kì hơn kém nhau ít nhất 3 đơn vị.
Ta thiết lập một ánh xạ f : A → B như sau : Giả sử A = {a1, a2, …ak} 

 A . Ta có thể giả sử k  ≤ a1 < a2 < a3 <… < ak ≤ n. Đặt b1+k-1=a1, b2+k-2=a2, ….bk=ak.
 Ta có ai+1 ≥ ai + 2 với mọi i = eq \x\to(\a(,))
( ai+1-ai (  2 ( bi+1-bi ( 3 và b1 (  1, bk ( n
Ta định nghĩa f(A) = b = { b1, b2 ,... bn }={ a1+1-k, a2+2-k,... ak  }

Suy ra B 

 B. Do vậy f là một ánh xạ từ A vào B. Ta dễ dàng chứng minh được f  là song ánh.

Vì tồn tại một song ánh giữa A và B nên |A|=|B| hay an=bn

Rõ ràng cách thứ hai ngắn gọn và sáng sủa hơn nhiều so với cách thứ nhất ở trên. Tuy nhiên mỗi cách đều có cái hay riêng của nó. Nó sẽ là cơ sở giúp ta giải quyết những vấn đề hóc búa hơn sau này.

Và sau đây chúng ta sẽ đi vào giải quyết những bài toán khó hơn ( Các bài TST, olympic toán các nước,…)
4. ( VN TST 96-97 ) :  Cho các số nguyên dương [image: image1.png]


 với [image: image2.png]


 và [image: image3.png]Eip+1)<n



. Cho n điểm phân biệt nằm trên 1 đường tròn tô tất cả n điểm đó bởi 2 màu xanh đỏ ( mỗi điểm 1 màu ) sao cho có đúng k điểm tô màu xanh và trên mỗi cung tròn mà 2 đầu mút là 2 điểm xanh liên tiếp ( tính theo chiều kim đồng hồ ) luôn có ít nhất p điểm đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách tô màu khác nhau ? ( Hai cách tô khác nhau nếu có ít nhất 1 điểm tô bởi 2 màu khác nhau trong 2 cách tô đó )  
Đây thực sự là một bài toán khó. Chúng ta sẽ cần sử dụng một bổ đề nhỏ trong chứng minh bài toán này .
 *)  Bổ đề : Cho n điểm phân biệt cùng nằm trên một đường thẳng. Tô n điểm bởi 2 màu xanh và đỏ sao cho có đúng k điểm được tô bởi màu xanh và giữa hai điểm màu xanh liên tiếp ( tính từ trái qua phải ) có ít nhất p điểm được tô bởi màu đỏ và ở bên phải điểm xanh cuối cùng có ít nhất p điểm được tô màu đỏ. Khi đó số cách tô màu khác nhau là Ckn-kp.
 *) Chứng minh : Lần lượt từ trái qua phải gọi các điểm là 1 , 2 , … n. Đặt tương ứng mỗi cách tô màu với bộ k số nguyên dương { i1, i2,…ik } trong đó  i1, i2, … ik là các điểm tô xanh thoả mãn yêu cầu đề bài. Không giảm tổng quát giả sử i1 < i2 < … <ik.
Khi đó ta có ij+1-ij >p ( j = eq \x\to(\a(,))
và i1 ( 1, ik ( n-p. Dễ thấy tương ứng nói trên xác lập một song ánh từ tập gồm tất cả các cách tô màu tới tập : 

T={(i1<i2<...<ik) | iJ 

 eq \x\to(\a(,))
} ( j 

eq \x\to(\a(,))
; ij+1-ij > p ( j = eq \x\to(\a(,))

Gọi T0 là họ các tập con có k phần tử của { 1, 2. ... n-kp }. Xét ánh xạ f  : T→T0  cho      như sau : Giả sử M ={ (m1< m2<….<mk)} 

 T. Đặt ni=mi-ip+p ( i = eq \x\to(\a(,1.k)) .

Do mi+1-mi>p ( ni+1-ni ( 1. Do đó 1 ( n1 < n2 < … < nk ( n-kp.

Ta định nghĩa f (M)=N={ n1, n2,….nk} thì N 

 T0.

 Do vậy f  là một ánh xạ từ T vào T0. Dễ chứng minh được f là song ánh. 

Vậy ta có dpcm.

 *)       Bây giờ trở lại bài toán. Lần  lượt theo chiều kim đồng hồ ta gọi các điểm là A1, A2, ... An. Gọi X là tập gồm tất cả các cách tô màu khác nhau. 

Xét phân hoạch 


X = X1 ( X2 . 
Trong đó X1= { x 

 X | trong x có điểm  màu xanh nằm trong { A1, A2, ....Ap }} và            X2 = X | X1 .  Hiển nhiên với x 

 X2 thì trong  x  không  có  điểm  xanh   nào  thuộc  tập   {A1,... An}. Do đó theo bổ đề ta có |X2|=Ckn-kp.

 Xét X1. Kí hiệu X1i = { x 

 X | trong x có Ai được tô xanh , i = eq \x\to(\a(,))
 }. Khi đó ta luôn có X1i ( X​​1j = (  với i ≠ j 

 { 1, 2, …p } và X1 = X11 (  X12  ( …( X1p
 Với  mỗi i = eq \x\to(\a(,))
  , theo bổ đề ta có  | X1i | = C k-1n-1-p-(k-1)p = Ck-1n-kp-1
Do đó |X1|=pCk-1n-kp-1.

Vậy |X|= p Ck-1n-kp-1+ Ckn-kp
5. ( IMO - 1987 ) Gọi pn(k) là số các hoán vị của { 1, 2, … n } có đúng k                        điểm cố định. Chứng minh rằng  ∑ kpk(n) = n! với k = eq \x\to(\a(,))

Rõ ràng trong bài toán này việc đi chứng minh trực tiếp đẳng thức là không hề đơn giản. Từ đó ta hình thành ý tưởng dựa vào các phương pháp khác nhau để tính số phần tử của cùng một tập hợp, thông qua đó ta thu được các kết quả bằng nhau.
Lời giải : tính tất cả các cặp ( x , y ) trong đó y là hoán vị với x làm điểm cố định. Với mỗi giá trị của x ta có (n-1)! hoán vị y nhận x làm điểm cố định. 

 Như vậy khi cho x = eq \x\to(\a(,))
  ta có số cặp ( x , y ) là n! cặp.

Mặt khác khi ta tính số cặp theo y thì ta được tổng bên trái. Thật vậy, với mỗi k thoả mãn 0 (  k (  n có pk(n) hoán vị với k điểm cố định và ứng với mỗi hoán vị này sẽ có k cặp ( x , y ) khác nhau nên số cặp ( x, y ) là  ∑ kpk(n) = n! với k = eq \x\to(\a(,))

Đến đây ta cho hai giá trị này bằng nhau ta có đpcm.
Bên cạnh những ứng dụng của phép song ánh thì ta cũng có thể sử dụng ánh xạ đơn ánh, toàn ánh để giải các bài toán tổ hợp

6.  ( IMO - 1989 )  Một hoán vị a1a2...a2n của { 1, 2, … 2n} , n 

 N được gọi là có tính chất P nếu | ai - ai+1 | = n đúng với ít nhất một giá trị của i 

 {1, 2, … 2n-1} Chứng minh rằng với mọi giá trị của n thì số hoán vị có tính chất P luôn lớn hơn số hoán vị không có tính chất ấy.
 Lời giải 

Chúng ta sẽ bắt đầu từ những trường hợp nhỏ trước . 

Dễ dàng kiểm chứng khẳng định  với n = 1
Giả sử n ( 2. Gọi A, B  tương ứng là các tập không có và có tính chất P . Ta sẽ chứng minh |A| < |B|  . Bây giờ ta sẽ chứng minh dựa trên ý tưởng thiêt lập một ánh xạ f  từ A vào B sao cho f  là đơn ánh nhưng không là toàn ánh. 
Đặt T = a1a2...a2n  là một phần tử của A. Do T  không có tính chất P nên hai phần tử liên tiếp nào cũng hơn kém nhau một khoảng khác n.
Do đó phần tử  cách a1 khoảng cách n là ak trong đó 2 < k < 2n+1.

Đặt T0 = f (T) = a2a3...ar-1a1arar+1... a2n. Khi đó { x1, xr } là cặp liền kề có khoảng cách n. Vì vậy T0 

 B .
Suy ra f  là một ánh xạ từ A vào B. 

*) f là đơn ánh : Đặt ( = x1x2…x2n và ( =y1y2…y2n và (, ( 

 A và  thành phần cách x1, y1 khoảng cách n thứ tự là xr và ys trong đó 3 (  xr, ys (  2n . 

Giả sử f( ( ) = f( ( )  (  x2x3...xr-1x1xrxr+1... x2n = y2y3...ys-1y1ysys+1... y2n
· ( x1 , xr ) và ( y1 , ys ) là các cặp cách nhau n tương úng trong f (() và  f ((). Do đó ta suy ra r=s (  x1 = y1 , xr=ys. Thật vậy nếu  r ≠ s  thì ta sẽ tìm được một cặp số ( xi , xi+1) thoả mãn |xi-xi+1|=n, trái giả thiết (, ( 

 A .

·  xi=yi ( i = eq \x\to(\a(,))
  hay ( = (. Vậy f là đơn ánh.   

*) f không là toàn ánh 

Do f (A) chứa tất cả các hoán vị của S chỉ gồm 1 cặp liền kề cách nhau n  và B gồm các hoán vị  chứa ít nhất một cặp liền kề cách nhau n nên f(A) 

 B . Suy ra f không là toàn ánh.

 Vậy ta có điều phải chứng minh.

 Nhận xét : Chưng minh trên có thể mở rộng ra với khoảng cách k bất kì chứ không nhất thiết phải  là n ( k 

 { 1, 2, …n }

III - Bài tập tự giải : 
1. (Ucraina MO 1996)  Gọi  [image: image4.png]


 là tập tất cả các số nguyên dương [image: image5.png]


 ( viết theo hệ thập phân) có [image: image6.png]


 chữ số 1, n chữ số [image: image7.png]


 và không có chữ số nào khác.[image: image8.png]


 là tập tất cả các số nguyên dương có n chữ số thuộc tập { [image: image9.png]


 } và số chữ số 1 bằng số chữ số [image: image10.png]


. Chứng minh [image: image11.png]5,




2. ( VMO 1995)  Từ các chữ số { [image: image12.png]


 } có thể lập được bao nhiêu số có [image: image13.png]


 chữ số thỏa mãn đồng thời
                 i)Trong mỗi số, mỗi chữ số có mặt đúng [image: image14.png]


 lần
                ii)Trong mỗi số,  hai chữ số giống nhau không đứng cạnh nhau
3. Tính
[image: image15.png]I iz‘cﬁ.o}l,ﬁ




theo [image: image16.png]



4.  (VMO - 1995) Cho số nguyên n ≥ 2 và cho một đa giác đều 2n đỉnh. Người ta tô tất cả các đỉnh của đa giác đều đó bởi n màu sao cho các điều kiện sau được đồng thời thoả mãn
                   i) Mỗi đỉnh được tô bởi một màu;
                  ii) Mỗi màu được dùng để tô cho đúng hai đỉnh không kề nhau.
        Hai cách tô màu, thoả mãn các điều kiện trên, được gọi là tương đương nếu cách tô màu này có thể nhận được từ cách tô màu kia nhờ một phép quay quanh tâm của đa giác đều đã cho.
        Hỏi có tất cả bao nhiêu cách tô màu đôi một không tương đương?
Như vậy sau các  ví dụ trên chúng ta đã có cái nhìn “thiện cảm” hơn với phương pháp ánh xạ  nói riêng và các bài toán tổ hợp nói chung. Đối với cá nhân tôi mà nói thì đây quả thực là một phương pháp giải rất hay, rất đẹp, thể hiện ở sự tinh tế , ngẫu hứng của nó. Để tìm ra một lời giải cho một bài toán bằng phương pháp này  quả thực không hề đơn giản, nhưng khi đã tìm ra thì có cảm giác vô cùng tuyệt vời. Hi vọng các bạn ít nhiều đã tìm ra cho mình nhưng kinh nghiệm để giải quyết những bài toán tổ hợp hóc búa hơn sau này.
CHÚC các bạn học tập thật tốt !!!
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